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Chính vì thế, các doanh nghiệp và nhà quản lý cần 
hiểu rõ hơn về động cơ của người tiêu dùng đằng sau 
việc mua thực phẩm hữu cơ để có thể phổ biến thông 
tin, làm rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nhằm đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như hoạch định 
chính sách có liên quan trong giai đoạn mới. Nghiên 
cứu này khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng, cụ thể là 
thế hệ Y - một nhóm dân số sinh từ những năm đầu 
1980 đến giữa những năm 1990 - thế hệ có kích thước 
lớn nhất trong các thế hệ trên toàn cầu. 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết Hành động hợp lý 
Theo học thuyết tâm lý xã hội của Ajzen và Fishbein 

(1980), thành phần của lý do đi đến quyết định thực hiện 
một hành động (TRA) bao gồm: ý định hành vi, thái độ 

GIỚI THIỆU

Thực phẩm hữu cơ đề cập đến các sản 
phẩm được sản xuất theo cách truyền 
thống, nghĩa là không sử dụng thuốc trừ 
sâu, phân bón tổng hợp, kỹ thuật sinh 
học và bức xạ ion hóa (Molinillo và 
cộng sự, 2020). Việc tiêu thụ thực phẩm 
hữu cơ đã tăng theo cấp số nhân trong 2 
thập kỷ qua, với tốc độ tăng trưởng hàng 
năm cao hơn nhiều so với thị trường 
thực phẩm thông thường (Cushman và 
Wakefield, 2017). Tuy vậy, bất chấp sự 
phát triển tích cực của doanh số bán lẻ 
thực phẩm hữu cơ, các sản phẩm này đối 
mặt với nhiều thách thức, chủ yếu là do 
người tiêu dùng nhận thức chưa đầy đủ 
về sản phẩm hữu cơ hoặc nhầm lẫn về 
sản phẩm hữu cơ (Ngô Minh Hải và Vũ 
Quỳnh Hoa, 2016).

Nhận thức và thái độ của thế hệ Y 
đối với thực phẩm hữu cơ 
tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức và thái độ đối với 
thực phẩm hữu cơ của thế hệ Y tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thông qua khảo sát 164 người 
tiêu dùng thế hệ Y, nghiên cứu sử dụng phần mềm thống kê và xử lý số liệu SPSS để kiểm định 
mối quan hệ giữa Ý thức về sức khỏe; Thông tin và kiến thức; Quan tâm đến môi trường; Chất 
lượng sản phẩm hữu cơ và Ý định mua thực phẩm hữu cơ. Kết quả cho thấy, các thang đo được 
sử dụng trong mô hình nghiên cứu đều đủ độ tin cậy. Đồng thời, nghiên cứu cũng chứng minh 
được rằng, có tác động tích cực giữa các nhân tố đến Ý định mua thực phẩm hữu cơ của thế hệ Y.

Từ khóa: thực phẩm hữu cơ, thế hệ Y, nhận thức, thái độ đối với thực phẩm hữu cơ, ý thức về 
sức khỏe, thực phẩm an toàn

Summary
Through a survey of 164 millennial consumers, the study aims to determine factors affecting 
the awareness and attitude towards organic food of Generation Y in Ho Chi Minh City, 
Vietnam. SPSS software was employed to test the relationship between Health consciousness, 
Information and knowledge, Concern for the environment, Quality of organic products and 
Intention to buy organic food. Research results show that the scales used in the research 
model are reliable enough. Besides, the aforementioned factors create a positive impact on the 
intention to buy organic food of Generation Y.
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cơ và nông nghiệp bền vững. Một trong 
số họ còn là “nhà hoạt động ẩm thực”, 
họ có nhiều khả năng thu thập thông tin 
từ internet, sách báo và sách dạy nấu ăn 
hơn là những người mua thực phẩm thông 
thường. Đối với những người này, hành 
vi tìm kiếm thông tin dẫn đến nhiều kiến 
thức hơn, giúp củng cố thái độ đối với các 
loại thực phẩm hữu cơ (Zepeda và Deal, 
2009). Nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

H2: Tìm kiếm thông tin và kiến thức 
về thực phẩm hữu cơ có tác động tích cực 
đến Ý định mua thực phẩm hữu cơ.

Chất lượng sản phẩm hữu cơ
Người tiêu dùng nhận thấy, thực phẩm 

hữu cơ có chất lượng cao hơn, lành mạnh 
và ngon hơn thực phẩm thông thường 
(Sa’ari và Koe, 2014). Phần lớn người tiêu 
dùng thực phẩm sẵn sàng trả một mức giá 
cao cho thực phẩm hữu cơ chất lượng cao 
trong chế độ ăn uống của họ. Từ đó, nhóm 
tác giả xây dựng giả thuyết:

H3: Chất lượng sản phẩm hữu cơ có 
tác động tích cực đến Ý định mua thực 
phẩm hữu cơ.

Quan tâm đến môi trường
Thực phẩm hữu cơ được sản xuất 

thông qua các phương pháp canh tác 
tự nhiên, làm giảm sự ô nhiễm của đất 
và nước ngầm, vì thuốc trừ sâu và phân 
bón hóa học, có hại cho môi trường 
không được sử dụng (Hassan và cộng 
sự, 2015). Prentice và cộng sự (2019) 
nhận thấy, người tiêu dùng quan tâm 
đến môi trường có thái độ tích cực hơn 
đối với thực phẩm hữu cơ và mua nhiều 
sản phẩm hữu cơ hơn. Vì vậy, giả thuyết 
được đưa ra như sau:

H4: Quan tâm đến môi trường có tác 
động tích cực đến Ý định mua thực phẩm 
hữu cơ.

Từ các giả thuyết nghiên cứu, nhóm 
tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu, 
trình bày tại Hình.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chọn mẫu
Nghiên cứu được thực hiện online với 

đối tượng khảo sát là thế hệ Y (sinh năm 
1980-1995) hiện sinh sống và làm việc 
tại TP. Hồ Chí Minh. Mẫu được chọn theo 
phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Thời 
gian khảo sát từ ngày 13/6/2021 đến ngày 
13/7/2021 với tổng mẫu thu được là 164. 

Đo lường 
- Thang đo “Ý thức sức khỏe” được 

sử dụng từ nghiên cứu Michaelidou và 
Hassan (2008), gồm 5 câu hỏi đo lường 
và được mã hóa từ HC1 đến HC5;

của chủ thể đó đối với hành vi và các quy chuẩn chủ 
quan bên ngoài tác động đến hành vi. Học thuyết này đề 
xuất rằng, ý định hành vi của một chủ thể phụ thuộc vào 
thái độ của người đó về hành vi và các tiêu chuẩn chủ 
quan bên ngoài tác động theo công thức sau: 

Ý định hành vi = Thái độ đối với hành vi + Các quy 
chuẩn chủ quan

Trong mô hình TRA, thái độ được đo lường bằng 
nhận thức về các thuộc tính của sản phẩm. Người tiêu 
dùng sẽ chú ý đến những thuộc tính mang lại các ích 
lợi cần thiết và có mức độ quan trọng khác nhau, nếu 
biết trọng số của các thuộc tính đó thì có thể dự đoán 
kết quả lựa chọn của người tiêu dùng.

Thuyết Hành vi dự định 
Thuyết Hành vi dự định (TPB) của Ajzen (1991) 

được phát triển từ lý thuyết TRA. Xu hướng hành vi là 
một hàm của 3 nhân tố: (1) Thái độ, được xem là đánh 
giá tích cực hay tiêu cực về hành vi thực hiện; (2) Ảnh 
hưởng xã hội, đề cập đến sức ép xã hội được cảm nhận 
để thực hiện hay không thực hiện hành vi đó; (3) Kiểm 
soát hành vi cảm nhận (yếu tố bổ sung so với mô hình 
TRA). Theo Ajzen (1991), nhân tố kiểm soát hành vi 
tác động trực tiếp đến xu hướng thực hiện hành vi và 
nếu đương sự chính xác trong cảm nhận về mức độ 
kiểm soát của mình, thì sẽ kiểm soát hành vi và còn dự 
báo cả hành vi.

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
Ý thức sức khỏe
Theo Paul và Rana (2012), an toàn thực phẩm là 

một trong những lý do chính khi người tiêu dùng mua 
các sản phẩm hữu cơ. Trong khi đó, Padel và Foster 
(2005) nhận thấy, người tiêu dùng tin rằng, việc tiêu 
thụ các sản phẩm hữu cơ làm giảm rủi ro tiêu thụ thực 
phẩm bị xử lý bằng các chất hóa học. An toàn thực 
phẩm gắn liền với ý thức về sức khỏe. Thực tế, người 
tiêu dùng luôn lo lắng về an toàn thực phẩm, nên họ 
cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm và tránh tiêu 
thụ các chất hóa học có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe. Mối quan tâm về an toàn thực phẩm đã được xác 
định là động lực chính dẫn đến ý định mua hàng thông 
qua tác động tích cực đối với thái độ tốt hơn về thực 
phẩm hữu cơ (Hsu và cộng sự, 2016; Prentice và cộng 
sự, 2019). Do đó, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

H1: Ý thức sức khỏe có tác động tích cực đến Ý 
định mua thực phẩm hữu cơ.

Tìm kiếm thông tin và kiến thức về thực phẩm
Những người mua sắm thực phẩm hữu cơ am hiểu hơn 

về các xu hướng hiện tại trong canh tác thực phẩm hữu 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất
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điều này cho thấy độ phù hợp của mô hình tốt (50% 
< R2 < 80%). 

Bảng 5 cho thấy, mô hình không bị vi phạm hiện 
tượng đa cộng tuyến do hệ số VIF đều nhỏ hơn 2 (biến 
thiên từ 1.302 đến 1.533). Hệ số dung sai đều lớn hơn 
0.5 (nhỏ nhất là 0.626), cho thấy không có hiện tượng 
đa cộng tuyến xảy ra. Giá trị Sig. đều nhỏ hơn 0.05 
chứng tỏ, mức kiểm định 2 phía giữa các biến độc lập 
và các biến phụ thuộc đều thỏa mãn điều kiện.

- Thang đo “Thông tin và kiến thức” 
được sử dụng từ nghiên cứu của Zepeda 
và Deal (2009), gồm 4 câu hỏi và được 
mã hóa từ IK1 đến IK4;

- Thang đo “Quan tâm đến môi trường” 
được sử dụng từ nghiên cứu của Zepeda 
và Deal (2009), gồm 3 câu hỏi và được 
mã hóa từ EC1 đến EC3;

- Thang đo “Chất lượng sản phẩm 
hữu cơ” sử dụng từ nghiên cứu của Ruth 
Rodríguez-Bermúdez và cộng sự (2019), 
gồm 4 câu hỏi và được mã hóa từ QP1 
đến QP4; 

- Thang đo “Ý định mua thực phẩm 
hữu cơ” được sử dụng từ nghiên cứu của 
Molinillo và cộng sự (2020), gồm 3 câu 
hỏi và được mã hóa từ IPOF1 đến IPOF3.

Phương pháp kiểm định
Nhóm tác giả dùng phần mềm SPSS 

để kiểm định mối quan hệ giữa các 
khái niệm cũng như mô hình đo lường, 
kiểm định sự tin cậy của thang đo bằng 
Cronbach’s Alpha, phân tích tương 
quan, hồi quy tuyến tính… (Nghiên cứu 
sử dụng cách viết số thập phân theo 
chuẩn quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả kiểm định mô hình đo lường
Kết quả Bảng 1 cho thấy, các hệ số 

kiểm định giá trị thang đo đều đạt yêu 
cầu. Trong đó, các hệ số Cronbach’s 
Alpha đều lớn hơn 0.7, các hệ số tương 
quan biến tổng (Corrected Item - Total 
Correlation) của các biến quan sát trong 
thang đo đều lớn hơn 0.3. Như vậy, các 
thang đo lường đều đạt độ tin cậy.

Theo Bảng 2, các kiểm định KMO 
= 0.773, Bartlett có giá trị Sig = 0.000, 
nên đều đạt yêu cầu, chứng tỏ phân tích 
nhân tố để nhóm các biến lại với nhau là 
thích hợp và dữ liệu phù hợp cho phân 
tích nhân tố khám phá (EFA).

Các thang đo đạt yêu cầu sau khi kiểm 
tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha được đưa 
vào phân tích EFA. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp trích nhân tố Principal Axis 
Factoring với phép xoay Varimax. Kết 
quả EFA (Bảng 3) cho thấy, có 4 nhân 
tố được rút trích tại giá trị Eigenvalue = 
1.411 với tổng phương sai trích đạt được 
là 59.721% (> 50%). Như vậy, 4 nhân tố 
được rút trích này giải thích cho 59.721% 
sự biến thiên của dữ liệu. 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình
Theo kết quả phân tích ở Bảng 4, 

mô hình có R2 = 0.553 (tức 55.3%), 

BẢNG 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA
Biến quan sát Tương quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến

Ý thức sức khỏe (HC), α = 0.764
HC1 .576 .706
HC2 .513 .729
HC3 .548 .719
HC4 .542 .719
HC5 .493 .735

Thông tin và kiến thức (IK), α = 0.799
IK1 .593 .758
IK2 .617 .746
IK3 .667 .720
IK4 .570 .768

Chất lượng sản phẩm hữu cơ (QP), α = 0.816
QP1 .749 .714
QP2 .648 .763
QP3 .691 .746
QP4 .505 .827

Quan tâm đến môi trường (EC), α = 0.750 
EC1 .338 .748
EC2 .604 .711
EC3 .564 .774

Ý định mua thực phẩm hữu cơ (IPOF), α = 0.813
IPOF1 .645 .761
IPOF2 .645 .762
IPOF3 .699 .705

BẢNG 2: KẾT QUẢ KMO VÀ BARTLETT’S TEST
Hệ số KMO .723

Kiểm định Bartlett
Approx. Chi-Square 800.495
df 120
Sig. .000

BẢNG 3: KẾT QUẢ EFA

Biến quan sát Nhân tố
1 2 3 4

QP1 .862
QP3 .839
QP2 .783
QP4 .689
IK3 .822
IK2 .791
IK4 .769
IK1 .764
HC2 .799
HC1 .797
HC3 .777
HC4 .710
HC5 .680
EC1 .695
EC3 .654
EC2 .641
Eigenvalue 3.012 2.622 2.511 1.411
Phương sai trích (%) 18.824 16.387 15.693 8.817

BẢNG 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY
Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Std. Error ước tính Hệ số Durbin-Watson

1 0.608 0.553 0.541 0.30384 1.825
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả (2021)
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KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Kết quả nghiên cứu chỉ ra 4 nhân tố 
tác động tích cực đến Ý định mua thực 
phẩm hữu cơ của thế hệ Y tại TP. Hồ Chí 
Minh, bao gồm: Chất lượng sản phẩm 
hữu cơ; Quan tâm đến môi trường; Ý 
thức sức khỏe; Thông tin và kiến thức.

Từ kết quả này, để nâng cao ý định 
mua sản phẩm hữu cơ của thế hệ Y, các 
cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền 
địa phương và doanh nghiệp cần tìm cách 
nâng cao chất lượng nông sản, phân bổ 
nguồn lực tham gia sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ; đầu tư khoa học, công nghệ; chú 
trọng xây dựng thương hiệu, bảo đảm uy 
tín trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng; bảo đảm hệ sinh thái 
bền vững, tạo điều kiện cho sự chuyển 
hóa khép kín trong hệ canh tác…

Như vậy, các nhân tố: Chất lượng sản phẩm hữu cơ; 
Sự quan tâm đến môi trường; Ý thức sức khỏe; Thông 
tin và kiến thức đều có tác động tích cực đến Ý định mua 
thực phẩm hữu cơ của thế hệ Y tại TP. Hồ Chí Minh. 
Do đó, tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận. Kết 
quả này phù hợp với những phát hiện của Michaelidou 
và Hassan (2008), Ruth Rodríguez-Bermúdez và cộng 
sự (2019), Molinillo và cộng sự (2020), Hsu và cộng sự 
(2016), Prentice và cộng sự (2019).

BẢNG 5: CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ CỦA TỪNG BIẾN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY

Mô hình
Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Giá 
trị t

Giá trị 
Sig.

Thống kê 
đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF

1

Hằng số 0.315 0.155 2.041 0.042
HC 0.190 0.33 0.206 5.836 0.000 0.768 1.302
QP 0.272 0.38 0.296 5.994 0.000 0.626 1.598
EC 0.111 0.31 0.145 3.359 0.001 0.675 1.481
IK 0.228 0.35 0.283 6.444 0.000 0.652 1.533

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả (2021)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngô Minh Hải, Vũ Quỳnh Hoa (2016). Nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về thực 
phẩm hữu cơ: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam, 14(9), 1466-1474

2. Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting Social Behavior, 
Englewood Cliffs: Prentice Hall

3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50(2), 179-211

4. Cushman, Wakefifield (2017). The global food & beverage market, retrieved from https://
www.cushmanwakefield.com/en/south-korea/insights/the-global-food-beverage-market

5. Hassan, S. H., Yee, L. W., Ray, K. J. (2015). Purchasing intention towards organic food 
among generation Y in Malaysia, J. Agribus. Mark., 7, 16-32

6. Hsu, S. Y., Chang, C. C., Lin, T. T. (2016). An analysis of purchase intentions toward organic food on 
health consciousness and food safety with/under structural equation modeling, Br. Food J., 118(1), 200-216

7. Michaelidou, N., Hassan, L. M. (2008). The role of health consciousness, food safety concern and 
ethical identity on attitudes and intentions towards organic foods, Int. J. Consum. Stud., 32(1), 163-170

8. Molinillo, S., Vidal-Brancob, M., Japutrac, A. (2020). Understanding the drivers of organic foods 
purchasing of millennials: Evidence from Brazil and Spain, Journal of Retailing and Consumer Services, 52

9. Padel, S., Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour: understanding 
why consumers buy or do not buy organic food, Br. Food J., 107(8), 606-625

10. Paul, J., Rana, J. (2012). Consumer behavior and purchase intention for organic food, J. 
Consum. Mark., 29(6), 412-422

11. Prentice, C., Chen, J., Wang, X. (2019). The inflfluence of product and personal attribute on 
organic foods marketing, J. Retail. Consum. Serv., 46, 70-78

12. Ruth Rodríguez-Bermuùdez, Marta. M., Inmaculada. O., María, J. G., Wajih A., Marta L. 
(2019). Consumers’ perception of and attitudes towards organic food in Galicia (Northern Spain), 
Int J Consum Stud., 44, 206-219

13. Sa’ari, J. R., Koe, W. L. (2014). The intention to consume organic food among millennial generation, 
In Proceedings of the Knowledge Management International Conference, Langkawi, Malaysia

14. Smith-Spangler, C., Brandeau, M. L., Hunter, G. E., Bavinger, J. C., Pearson, M., Eschbach, 
P. J., Sundaram, V., Liu, H., Schirmer, P., Stave, C., Olkin, I., Bravata, D. M. (2012). Are organic 
foods safer or healthier than conventional alternatives? A systematic review, Annals of Internal 
Medicine, 157(5), 348-366

15. Zepeda, L., Deal, D. (2009). Organic and local food consumer behaviour: Alphabet Theory, 
International Journal of Consumer Studies, 33, 697-705


